
Y học thực hành (760) - số 4/2011  
  
  
 

77 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH VẢY NẾN 
TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 (5/ 2004 – 5/ 2009) 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Hoàng Khâm 
Bệnh viện 103 

TÓM TẮT 
Từ tháng 5/2004 đến tháng 5/2009, 214 bệnh 

nhân Vảy nến được điều trị tại bệnh viện trung ương 
quân đội 108. Kết quả nghiên cứu đặc điểm Dịch tễ 
học bệnh Vảy nến cho thấy: Tỷ lệ bệnh nhân nam: 
91,59%. Tuổi khởi phát gặp nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 
20-39 (51,87%). Nhóm tuổi: 30-59 (60,28%). Thời 
gian bị bệnh hay gặp nhất ≥10 năm (35,05%), Số 
bệnh nhân tái phát > 3 lần (64,25%). Các yếu tố liên 
quan đến sự phát triển bệnh: Stress gặp 29,03%. 
Thời tiết gặp 61,06%, mùa hè chiếm 4,16%, mùa 
đông chiếm 46,90%. Viêm tai giữa (10%), viêm răng 
(10%), cảm cúm (30%). Rượu: 56%. Thuốc: 16,92%. 
Hiện tượng Koebner chiếm tỷ lệ 58,44%.  

Từ khóa: Bệnh da liễu; Bệnh Vảy nến. 
summary 
From May 2004 to May 2009, 214 patients with 

psoriasis were treated at Central military 108 
hospitals. Results Epidemiological study of psoriasis 
patients showed that: The rate of male patients: 
91.59%. Age of onset have the most in 20-39 age 
group (51.87%). Age group: 30-59 (60.28%). Disease 
duration ≥10 years the most common (35.05%), 
number of patients relapse> 3 times (64.25%). The 
factors were related to the development of disease: 
Stress: 29.03%. Weather: 61.06%, summer: 4.16%, 
winter: 46.90%. Otitis media (10%), sore teeth (10%), 
flu (30%). Alcohol: 56%. Drugs: 16.92%. The rate of 
Koebner phenomenon: 58.44%.  

Keyword: Skin diseases, Psoriasis.  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh vảy nến là một bệnh da mạn tính. Đặc điểm 

lâm sàng đa dạng. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, cả hai 
giới, ở khắp các châu lục, chiếm tỷ lệ 1- 4% dân số 
thế giới [1],[5]. Bệnh sinh của bệnh vảy nến còn chưa 
sáng tỏ, nhưng đến nay đa số các tác giả đã thống 
nhất cho bệnh vảy nến là một bệnh da di truyền, có 
cơ chế miễn dịch và được khởi động bởi nhiều yếu tố: 
chấn thương tâm lý, nhiễm khuẩn khu trú, các chấn 
thương da, bệnh liên quan đến một số thuốc, thức ăn, 
thời tiết khí hậu…[1],[3]. Điều trị bệnh vảy nến đến 
nay còn nhiều thuốc khó khăn, nhiều phương pháp 
điều trị khác nhau nhưng chưa có phương pháp nào 
chữa khỏi được bệnh mà chỉ nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho người bệnh ở các mức độ khác nhau 
và kéo dài thời gian ổn định bệnh. Để ghóp thêm kinh 
nghiệm cho việc chẩn đoán và phòng bệnh vảy nến 
được tốt, chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: 
Tìm hiểu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh vảy nến 
điều trị tại Khoa Da liễu - Dị ứng, BV TƯQĐ 108. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng. 
 Tổng số: 214 bệnh nhân Vảy nến, bao gồm: 157 

bệnh nhân hồi cứu từ tháng 5/2004 đến tháng 4/2008 
và 57 bệnh nhân tiến cứu từ tháng 5/2008 đến tháng 

5/2009 điều trị nội trú tại Khoa Da liễu - Dị ứng, 
BVT¦Q§ 108.  

Tiêu chuẩn chẩn đoán 
- Lâm sàng: Vảy nến thể thông thường (vảy nến 

thể chấm giọt, đồng tiền, vảy nến thể mảng), vảy nến 
thể đỏ da toàn thân, vảy nến thể khớp và vảy nến thể 
mụn mủ. 

- Mô bệnh học: Dày sừng, á sừng, mất lớp hạt, tăng 
gai, thâm nhiễm, có các ổ vi áp xe Munro-Saboraud.  

2. Phương pháp nghiên cứu.  
Mô tả cắt ngang (hồi cứu và tiến cứu)  
Lập phiếu nghiên cứu với các chỉ tiêu được đánh 

giá: họ tên, tuổi, giới, nghề nghiệp, tuổi bệnh, tuổi 
khởi phát, số lần tái phát, các yếu tố khởi động 
(stress, chấn thương da, nhiễm khuẩn khu trú, ảnh 
hưởng mùa, thuốc liên quan, chế độ ăn...).  

Phương pháp xử lý số liệu: Theo phương pháp 
thống kê y học 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 
 Bảng 1: Phân bố bệnh vảy nến theo giới tính 

(n=214) 
Giới tính Số lượng Tỷ lệ % 

Nam 196 91,59 
Nữ 18 8,41 

Tổng 214 100 
BN vảy nến chủ yếu là nam giới, chiếm tỷ lệ 

91,59%. Kết quả của chúng tôi phù hợp với Đặng Văn 
Em[2] tỷ lệ nam giới là 88,16%, tỷ lệ nữ giới là 11,84%. 
Tuy nhiên, kết quả này có khác với một số tác giả như: 
Nữ bị nhiều hơn nam (Farber) hay tỷ lệ nam nữ như 
nhau (Graciansky và Steinberg)(trích dẫn theo [3]). Sự 
chênh lệch giữa nam và nữ trong kết quả của chúng tôi 
là do chúng tôi nghiên cứu tại bệnh viện quân đội và 
bệnh nhân là quân nhân chủ yếu là nam giới. 

Bảng 2: Phân bốbệnh vảy nến theo tuổi khởi phát 
(n=214) 

Tuổi Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 
<15 3 1,40 

15-19 1 0,48 
20-29 40 18,69 

 
<40 

30-39 71 33,18 

 
115 

 
53,75 

40-49 32 14,95 
50-59 30 14,01 
60-69 19 8,88 

 
≥40 

≥70 18 8,41 

99 46,25 

Tổng 214 100 214 100 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tuổi 

khởi phát bệnh tập trung vào những người trong độ 
tuổi lao động từ 20 đến 39 tuổi, chiếm tỷ lệ 51,87%. 
Đây là độ tuổi có nhiều biến động trong cuộc sống, 
ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần. Những biến 
động này đến ngưỡng trở thành yếu tố khởi động 
bệnh, làm bùng phát bệnh vảy nến trên một cơ địa có 
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sẵn gen di truyền. Kết quả này thấp hơn so với kết 
quả nghiên cứu của Đặng Văn Em (2000)[2] tuổi khởi 
phát từ 20-39 là 62,09%. Tuổi khởi phát dưới 40 tuổi 
trong nghiên cứu của chúng tôi là 115 bệnh nhân 
chiếm tỷ lệ 53,75% cũng thấp hơn so với kết quả 
nghiên cứu của Đặng Văn Em (2000) [2] là 71,89%. 
Điều này một lần nữa cho thấy bệnh vảy nến được 
chú trọng hơn trong công tác tuyển quân.  

Bảng 3. Phân bố bệnh vảy nến theo tuổi bệnh 
(n=214) 

Thời gian bị bệnh Số lượng Tỷ lệ % 
< 1 năm 28 13,08 

1 năm - < 5 năm 66 30,84 
5năm - <10 năm 45 21,03 

≥10 năm 75 35,05 
Tổng 214 100 

Thời gian bị bệnh hay gặp nhất ≥10 năm với 75 
bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 35,05%. Nghiên cứu tuổi bệnh 
chúng tôi thấy bệnh nhân bị bệnh dưới 1 năm chỉ có 
28(13,08%). Phần lớn bệnh nhân vảy nến bị bệnh 
trên 1 năm, trong đó bệnh nhân vảy nến bị bệnh ≥10 
năm là 75(35,05%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
ngược lại so với Nhâm Thế Thy Uyên (2002) [4] tại 
Viện Quân y 103. Theo Nhâm Thế Thy Uyên bệnh 
nhân vảy nến bị bệnh dưới 1 năm gặp 46,08% và 
nhóm bị bệnh ≥10 năm gặp 10,78%. Phải chăng là do 
các bệnh nhân đến điều trị ở Bệnh viện 108 chủ yếu 
là bệnh nhân có cấp bậc cao nên tuổi đời thường 
nhiều hơn và thời gian bị bệnh cũng dài hơn đối tượng 
nghiên cứu của Nhâm Thế Thy Uyên. 

Bảng 4. Tỷ lệ tái phát bệnh vảy nến (n=207) 
Số lần Số lượng Tỷ lệ % 

Lần đầu 21 10,15 
2 lần 40 19,32 
3 lần 13 6,28 

> 3 lần 133 64,25 
Tổng 207 100 

BN vảy nến tái phát trên 3 lần chiếm tỷ lệ cao nhất 
64,25%. Bệnh nhân vảy nến bị bệnh lần đầu chỉ 
chiếm tỷ lệ 10,15%. Ngược lại so với kết quả nghiên 
cứu của Nhâm Thế Thy Uyên (2002) [4] tại Viện 103, 
bệnh nhân vảy nến tái phát trên 3 lần chiếm tỷ lệ 
12,26%, bệnh nhân vảy nến bị bệnh lần đầu chiếm tỷ 
lệ 36,27%. 

Bảng 5: Yếu tố liên quan Stress (n=62).  
Kết quả Có stress Không có Tổng 
Sè lîng 18 44 62 
Tỷ lệ % 29,03 70,97 100 
Những chấn thương về mặt tinh thần, trí óc cũng 

như các stress thể lực đã được nhiều tác giả nghiên 
cứu và khẳng định có tầm quan trọng đối với việc làm 
khởi phát, tái phát hoặc làm bệnh tiến triển nặng lên 
[6], [7]. Qua các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi 
nhận thấy nên dùng kết hợp các thuốc an thần cho 
những bệnh nhân vảy nến có biểu hiện lo lắng bệnh 
tật và những bệnh nhân vảy nến có bệnh liên quan 
đến các yếu tố stress. 

Bảng 6: Yếu tố liên quan Mùa (n=113). 
Kết quả Hè Đông Không liên quan Tổng 
Số lượng 16 53 44 113 
Tỷ lệ % 14,16 46,90 38,94 100 

Chúng tôi gặp 46,90% bệnh nhân vảy nến khởi 
phát, tái phát hoặc vượng bệnh vào mùa đông; 
14,16% bệnh tăng về mùa hè. So với Đặng Văn Em 
[2] vảy nến thể mùa đông 26,27%, vảy nến thể mùa 
hè 3,39%, thì kết quả của chúng tôi cao hơn. Đối với 
bệnh nhân vảy nến thể mùa đông thì việc tắm nắng, 
tắm nước suối khoáng, điều trị bằng quang hóa trị liệu 
là cần thiết. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân vảy nến thể 
mùa hè thì tránh nắng, tránh tắm biển, hạn chế các 
phương pháp trị liệu bằng ánh sáng lại là cần thiết. 

Bảng 7: Yếu tố liên quan Nhiễm khuẩn (n=63). 
Kết quả Số lượng Tỷ lệ % 

Có liên quan 10 15,87 
Không liên quan 53 84,13 

Tổng 63 100 
Tỷ lệ bệnh nhân vảy nến liên quan đến các ổ 

nhiễm khuẩn khu trú là 15,87% thấp hơn so với một 
số nghiên cứu của Đặng Văn Em (2000): 37,25[2]. 
Trong thực tế điều trị bệnh, cần điều trị sớm ổ nhiễm 
khuẩn để phòng tái phát bệnh.  

Bảng 8: yếu tố liên quan thuốc(n=65).  
Kết quả Số lượng Tỷ lệ % 

Có liên quan 11 16,92 
Không liên quan 54 83,08 

Tổng 65 100 
Trong 65 bệnh án vảy nến chúng tôi khai thác 

được thì có 11bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 16,92%) có mối 
liên quan của một số thuốc đến sự tiến triển của 
bệnh. Các thuốc chúng tôi gặp là K-cort, kháng sinh 
nhóm â-lactam. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo không 
dùng corticoid toàn thân để điều trị bệnh vảy nến. Đối 
với corticoid tại chỗ, việc điều trị phải hết sức thận trọng. 

Bảng 9: Yếu tố liên quan Koebner (n=77).  
Kết quả Số lượng Tỷ lệ % 

Có 45 58,44 
Không có 32 41,56 

Tổng 77 100 
Chúng tôi cho thấy 58,44% bệnh nhân vảy nến có 

hiện tượng Koebner (chấn thương da gây xuất hiện 
tổn thương vảy nến). Nguyên nhân gây hiện tượng 
Koebner chúng tôi gặp chủ yếu là các tổn thương xước 
da do bệnh nhân gãi, sẹo mổ, vết bỏng....Theo Đặng 
Văn Em (2000) [2] có 66,01%, Nhâm Thế Thy Uyên 
(2002) [4] có 24,02%. Để hạn chế tiến triển của bệnh. 
Đối với bệnh nhân vảy nến khi tắm rửa cần hạn chế tối 
đa kỳ cọ, chà xát lên da và việc dùng thuốc kháng 
histamin cho những bệnh nhân có ngứa là cần thiết. 

KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu 214 bệnh nhân vảy nến điều 

trị tại Bệnh viện 108 từ 5/2004 đến 5/2009, chúng tôi đưa 
ra một số kết luận như sau: 

Tỷ lệ bệnh nhân nam giới là chủ yếu 91,59%. Tuổi 
khởi phát gặp nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 20-39 
(51,87%). Nhóm tuổi khởi phát <40 tuổi (53,75%), 
nhóm tuổi khởi phát ≥40 tuổi (46,25%). Tuổi hiện tại 
gặp cao nhất trong nhóm tuổi 30-59 (60,28%). Thời 
gian bị bệnh hay gặp nhất ≥10 năm (35,05%), đa số 
bệnh nhân tái phát trên 3 lần (64,25%). 

Các yếu tố liên quan đến sự phát triển bệnh: 
Stress gặp 29,03%. Bệnh có liên quan đến thời tiết 
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gặp 61,06%, trong đó bệnh tăng về mùa hè chiếm 
4,16%, bệnh tăng về mùa đông chiếm 46,90%. 
Nhiễm khuẩn khu trú gặp 15,87%, bao gồm viêm 
amidan (50%), viêm tai giữa (10%), viêm răng (10%), 
cúm (30%). Liên quan của chế độ ăn uống đến bệnh 
vảy nến gặp 36,47%. Trong đó rượu chiếm tỷ lệ cao 
nhất 56%. Thuốc có liên quan đến bệnh gặp 16,92%. 
Hiện tượng Koebner chiếm tỷ lệ 58,44%.  
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Nghiên cứu phân bố ung thư tế bào đáy  

tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương giai đoạn 2007-2010 
 

Vũ Thái Hà, Lê Đức Minh, Nguyễn Hữu Sáu,  
Nguyễn Sỹ Hóa, Trần Hậu Khang, Ngô Văn Toàn 

Tóm tắt 
Mục tiêu: Khảo sát tình hình ung thư tế bào đáy 

tại Bệnh viện Da liễu trung ương (BVDLTW). Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp 
mô tả cắt ngang dựa trên các dữ liệu của 503 bệnh 
nhân ung thư tế bào đáy đến khám và điều trị tại 
BVDLTW. Kết quả: Trong thời gian 4 năm từ 1/2007 
đến 12/2010 đã có 503 bệnh nhân được chẩn đoán là 
ung thư tế bào đáy, chiếm 58,81% tổng số bệnh nhân 
ung thư da. Số bệnh nhân năm 2010 gấp 2.4 lần so 
với số bệnh nhân năm 2007. Tỷ lệ nam so với nữ là 
226/277 = 0,82. Có 71,6% bệnh nhân trên 60 tuổi, 
58,25% số bệnh nhân là cán bộ hưu trí, 4,97% bệnh 
nhân là nông dân. Số bệnh nhân sống ở thành thị 
chiếm 34,59% và 58,25% bệnh nhân đến từ vùng 
nông thôn. Kết luận: Ung thư tế bào đáy là loại ung 
thư da thường gặp nhất, trên 3/5 số bệnh nhân trên 
60 tuổi. Bệnh gặp ở nữ nhiều hơn nam và phần 
lớn,bệnh nhân đến từ nông thôn. 

 Từ khóa: Ung thư da, ung thư tế bào đáy. 
Summary 
Objective: To study the epithelial skin cancers at 

the National Dermatology Hospital. Study subjects 
and method: The cross sectional study design was 
applied based on the data of 503 patients with 
epithelial skin cancer who were checked up and 
treated at the National Dermatology Hospital. 
Results: During preriod of January, 2007- December, 
2010 there were 503 patients with epithelial skin 
cancer, occupied 58.81% of total skin cancer 
patients. Number of patients in 2010 was 2.4 times 
higher than that in 2007. Male/ female ratio was 
226/277. There was 71.6% patients with epithelial 
skin cancer over 60 years old, 58.25% was 
pensionners, 4.97% was farmers and 58.25% 
patients live in rural areas. Conclusion: epithelial 

skin cancers was the most common, more than 3/5 of 
patients over 60 years old. The disease was more 
frequently among female and those who live in rural 
areas. 

 Keywords: Skin cancer, epithelial skin cancer.. 
Đặt vấn đề 
Ung thư tế bào đáy (Basal cell carcinoma -BCC) 

chiếm khoảng 80% các loại u ác tính ở da [3]. Thương 
tổn điển hình là các khối u nhỏ, thâm nhiễm, bóng, 
thường có tăng sắc tố, loét và dễ chảy máu. Mặc dù 
tiến triển chậm, xâm lấn tại chỗ và phá hủy tổ chức 
làm ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng và thẩm mỹ. 

Tỷ lệ ung thư tế bào đáy gặp nhiều ở người da 
trắng với tỉ lệ mới mắc khác nhau ở các vùng như ở 
Pháp là 7/10.000, ở Mỹ là 2/1000 [7] và cao nhất ở 
Queensland – úc là 4,2/100 ở những người từ 20 đến 
69 tuổi [5]. ở người châu á thuộc týp da IV-V theo 
phân loại của Fitz-Patrick nên ít bị ung thư da hơn. 
Theo nghiên cứu tại Singapo thấy tỷ lệ ung thư tế bào 
đáy ở người Trung Quốc là 18,9/100.000, người Mã lai 
là 6.0/100.000 và người ấn độ là 4,1/100.000 [8]. Tỷ 
lệ ung thư da chung tăng lên hàng năm khoảng 33% 
trong thời gian 10 năm từ 2001-2010 ở Anh. Cũng ở 
Anh, người ta thấy có sự tăng đáng kể về tỷ lệ mới 
mắc hàng năm của ung thư tế bào đáy là 238% trong 
14 năm [6]. 

ở Việt Nam, trình độ dân trí còn hạn chế nên nhiều 
bệnh nhân đến khám và điều trị khi mà các khối u đã 
phá hủy nhiều tổ chức làm ảnh hưởng nhiều đến chức 
năng, gây nhiều khó khăn cho công tác điều trị. Do 
vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài với mục đích mô tả 
sự phân bố của ung thư da tế bào đáy của những 
bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu 
Trung ương giai đoạn 2007-2010. 


